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Kế hoạch

Bồi dưỡng GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2018- 2019


Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Chương trình Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học; Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non, giáo viên phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ công văn số 464/SGD&ĐT- GDTH ngày 03/5/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương; Kế hoạch số 283/PGD&ĐT-GDTH ngày 04/7/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Bình Giang về việc tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên Tiểu học hè 2018 và trong năm học 2018-2019;

Căn cứ vào nhu cầu thực tế về nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tư tưởng chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường và yêu cầu nhiệm vụ phát triển của ngành giáo dục xã nhà theo hướng đổi mới cũng như thực tế đội ngũ cán bộ, giáo viên;

 Trường Tiểu học Tráng Liệt xây dựng kế hoạch và triển khai công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hè 2018 và trong năm học 2018 - 2019 cụ thể như sau: 
PHẦN I:  Đặc điểm tình hình
         I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG NĂM HỌC 2017 - 2018
 
1. Về đội ngũ:  
           Đội ngũ CBQL và GV: Toàn trường có 29 CBQL và GV. Trong đó có 2 CBQL, 27 giáo viên.

  
Trình độ chuyên môn của GV trên chuẩn là: 24/24 = 100%.

  
Có đủ về cơ cấu loại hình đào tạo, cụ thể có 4 GV được đào tạo dạy chuyên về các môn ( Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục, Tiếng Anh).

  
100% GV có ý thức và nhiệt tình trong công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng.


2. Trang thiết bị dạy học phục vụ cho công tác bồi dưỡng GV
    
- Trang thiết bị dạy học tương đối đầy đủ: Mỗi GV có 1 bộ đồ dùng dạy học được phân theo khối lớp: Trường có 05 máy vi tính bàn, 05 máy xách tay, 01 đàn, 02 máy chiếu,  24 máy vi tính xách tay của GV; 19 ti vi lớp học hỗ trợ cho GV đổi mới PP dạy học theo GAĐT.
  
- Vốn tài liệu như SGK, STK, và các tài liệu khác đủ để giáo viên mượn, nghiên cứu tự học tự bồi dưỡng;

  
* Kết quả đạt được:

  
- Công tác bồi dưỡng hè 2017 và trong năm học 2017-2018: 100% CBQL và GV tham gia. Nghiêm túc tiếp thu và ghi chép đầy đủ. Tham dự kiểm tra công tác bồi dưỡng:  Xếp loại: Giỏi 20 ®/c = 69%;  Khá 8 ®/c = 28 %; 01 chưa hoàn thành vì nghỉ chế độ thai sản;
  
- Công tác bồi dưỡng trong năm học:


+ 100% giáo viên thực hiện bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học;

+ 100% cán bộ giáo viên tham gia học tập chuyên đề bồi dưỡng về Dạy học TV1 theo chương trình CGD, dạy học theo hình thức trải nghiệm, nâng cao năng lực kiểm tra đánh giá học sinh theo TT 22/BGD&ĐT...;


+ 100% cán bộ giáo viên tham gia học tập bồi dưỡng các Chỉ thị, Nghị quyết, Thông tư mới như: Nghị quyết TW Đảng khoá XII, theo dõi đánh giá học sinh theo TT số 22/2016/TT-BGD&ĐT của Bộ GD&ĐT; Thông tư 07/2016/TT-BGD&ĐT ngày 04/12/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và hướng dẫn thực hiện công tác phổ cập xóa mù chữ; Thông tư 32/2011/TT-BGD&ĐT về bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Tiểu học; Thông tư 39/2009/TT-BGD&ĐT về công tác giáo dục hoà nhập trẻ có hoàn cảnh khó khăn; TT 21/TT-BGD&ĐT ngày 20/07/2010 về thi GVG trong nhà trường phổ thông và GDTX;

+ Bồi dưỡng về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, Chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cho tất cả CBGV;

+ BD các chuyên đề học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh;
          + BD về Kiểm định chất lượng trường tiểu học;

+ BD chuyên đề dạy học lồng ghép tiết kiệm năng lượng; dạy học theo mô hình trường học Việt Nam mới, dạy học TV1 theo chương trình CGD,...;

- Công tác tự bồi dưỡng của CBQL&GV: GV đầu tư mua tài liệu, mua máy vi tính để soạn bài (27/27 GV soạn bài bằng máy vi tính). GV đầu tư thời gian để nghiên cứu tài liệu, có sổ ghi chép những kiến thức học được;
         * Ưu điểm:

          - Nhà tr​ường căn cứ vào nhiệm vụ năm học, vào đội ngũ giáo viên... xây dựng kế hoạch cụ thể, thiết thực cho năm học, từng tháng;

          - Đầu t​ư ph​ương tiện, thiết bị phục vụ cho công tác bồi dư​ỡng và tự bồi dưỡng của giáo viên;

          - Th​ường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi dưỡng của giáo viên d​ưới hình thức tự bồi dưỡng là chủ yếu; 

           - Giáo viên thực hiện nghiêm túc nội dung bồi dưỡng do nhà trư​ờng xây dựng và chỉ đạo trong năm học;

          - Nhà tr­​êng chỉ đạo chuyên môn và tổ chuyên môn th​­êng xuyên tổ chức Hội thảo - Hội giảng - Chuyên đề, đổi mới sinh hoạt tổ, khối CM theo đúng chỉ đạo để giáo viên được th­​êng xuyên học hỏi trao đổi;

             *Hạn chế.

          - Cơ sở vật chất để phục vụ cho việc dạy và học mặc dù đã được đầu tư nhưng còn hạn chế (thiết bị ở một số phòng chức năng còn hạn chế; chất lượng máy vi tính ở phòng tin chưa tốt, các phòng chức năng diện tích còn hạn hẹp… );


- Một số ít giáo viên còn gặp khó khăn trong việc đổi mới nội dung chương trình và phương pháp giảng dạy. Trong quá trình dạy học còn dập khuôn, còn lệ thuộc vào sách giáo viên, thiếu tính sáng tạo, chưa mạnh dạn đổi mới cách dạy. Một số đồng chí còn ngại sử dụng ĐDDH và chưa tích cực tự làm đồ dùng dạy học;


- Phần nội dung 2 ( Khối kiến thức tự chọn) số lượng modun GV chọn để học không đều, chưa sát với chuyên môn được phân công;


- Một số GV tự học còn chậm so với kế hoạch, thời gian đã dự định;


- Đội ngũ GV của nhà tr​­êng còn dạy nhiều buæi/tuÇn nên thời gian để tự học, tự nghiên cứu còn ít. Thời gian trao đæi, thảo luận trong các tiết dạy minh hoạ chuyên đề; hội giảng còn hạn chế;

            * Kết luận:  Nhìn chung trong năm qua, công tác bồi d​­ìng từ nhà tr­​êng đến tổ chuyên môn, cá nhân giáo viên vẫn luôn duy trì vào nề nếp, hoạt động có hiệu quả hơn góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà tr​­êng. Công tác tự bồi dưỡng được duy trì tương đối đều.
   
II. TÌNH HÌNH NĂM HỌC 2018-2019
1. Đội ngũ giáo viên

Năm học 2018 - 2019 trường Tiểu học Tráng Liệt có tổng số cán bộ giáo viên là 31 đồng chí ( nữ : 29 đ/c), với độ tuổi từ 23 đến 53 tuổi;

 
- Giáo viên trực tiếp giảng dạy: 27 đ/c. (Trong đó có 4 giáo viên hợp đồng; 04 giáo viên chuyên: 1 Âm nhạc, 2 Ngoại ngữ, 1 TD, 1 Mĩ thuật).

* Thuận lợi:

- Trình độ: 100 % đạt trên chuẩn đào tạo( ĐH là 15 đ/c; CĐ 12 đ/c).

- Đội ngũ giáo viên của nhà trường luôn luôn đoàn kết, nhiệt tình trong công tác, có ý thức phê và tự phê cao, luôn có ý thức vươn lên, không ngừng học hỏi và trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ. Có lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực và thẳng thắn, luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, thực hiện tốt mọi nội quy quy định của nhà trường, quy chế chuyên môn và quy định chung của ngành;

- Đội ngũ giáo viên trẻ, trình độ tương đối đồng đều; 

- Các đồng chí giáo viên được phân công chủ nhiệm các lớp có trình độ chuyên môn khá vững vàng đảm bảo và đáp ứng được với yêu cầu ngày càng cao của giáo dục và đào tạo;

- Tập thể sư phạm nhà trường luôn đoàn kết giúp đỡ nhau trong công tác;

- Đa số thầy cô giáo trong nhà trường là những người mẫu mực, có tay nghề chuyên môn khá vững vàng, có một số thầy cô đạt danh hiệu CSTĐCS, giáo viên dạy giỏi các cấp;

*  Khó khăn:

- Việc tiếp cận và ứng dụng CNTT vào giảng dạy đối với một số giáo viên còn chưa cao dẫn đến việc đổi mới PPDH còn diễn ra chậm, chưa thường xuyên và chưa đồng đều giữa GV của các khối lớp. Một số GV chưa mạnh dạn trong đổi mới PPDH và tổ chức các hoạt động GDNGLL;


- Công tác tự bồi dưỡng của CBGV đôi khi hiệu quả chưa cao; một số GV chưa tự giác trong việc đổi mới các PPDH;


- Công tác chủ nhiệm lớp ở một số GV chưa quan tâm nhiều đến giáo dục đạo đức và kĩ năng sống, xây dựng môi trường lớp học thân thiện cho học sinh;


- GVCN thực tế thời gian dành cho giáo dục toàn diện còn hạn chế. Đời sống của CBGV cũng còn nhiều khó khăn, nhất là GV hợp đồng;

        - Năm học 2018-2019 nhà trường còn thiếu một số phòng chức năng (do thiếu phòng học nên phải dồn các phòng để lấy phòng học cho học sinh).
- Việc tiếp cận và ứng dụng CNTT vào giảng dạy đối với một số giáo viên còn chưa cao dẫn đến việc đổi mới PPDH còn diễn ra chậm và chưa đồng đều giữa GV của các khối lớp. Một số GV làm việc chưa mạnh dạn, còn theo lối mòn.


- Công tác tự bồi dưỡng của CBGV đôi khi hiệu quả chưa cao; một số GV có chuyên môn nghiệp vụ chưa tương xứng với bằng cấp.


- Công tác chủ nhiệm lớp ở một số GV chưa quan tâm nhiều đến giáo dục kĩ năng sống, xây dựng môi trường lớp học thân thiện an toàn cho học sinh.


- Trường trong những năm trước có tổ chức dạy học theo mô hình VNEN với khối lớp 3; 4 và lớp 5, nay lại thực hiện triển khai dạy chương trình đại trà hiện hành, do vậy công tác bồi dưỡng PPDH, NDCT cần được bổ sung củng cố lại cho giáo viên.

2. Cơ sở vật chất nhà trường: 

-Tổng số phòng học KCCT
: 22 phòng;

- Bàn ghế học sinh

          : đều đảm bảo đúng quy cách.


- Phòng thư viện + TBĐD 
: 2 phòng

- Tin học   


          : 1 phòng
          - Dạy ngoại ngữ, GDNT            : 1 phòng
* Thuận lợi:


- Nhà trường có cơ ngơi khá khang trang, cảnh quan xanh, sạch, đẹp và yên tĩnh, môi trường không khí trong lành;


- Các phòng học đảm bảo đủ diện tích, có hệ thống quạt, đèn đảm bảo ánh sáng và quạt mát cho học sinh. Mỗi phòng học đều được trang bị đầy đủ bàn ghế đúng quy cách đảm bảo chất lượng, có tủ đựng đồ dùng học tập và sách vở cho giáo viên và học sinh, được trang trí thân thiện;


- Nhà trường đã trang bị tương đối đầy đủ các bộ đồ dùng phục vụ công tác dạy và học có đủ SGK, sách tham khảo ... cho giáo viên và học sinh;


- Môi trường cảnh quan, cơ sở vật chất đảm bảo xanh, sạch, đẹp tạo cho học sinh thêm yêu trường, lớp, ham thích học tập, rèn luyện và tu dưỡng;

- Có phương tiện dạy học hiện đại trong các phòng học đảm bảo thuận tiện cho giáo viên áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy;
* Khó khăn:
- Nhà trường chưa tổ chức tôt cho học sinh ăn bán trú trong trường;
- Nhà trường còn thiếu nhà đa năng và một số phòng chức năng diện tích còn hạn hẹp, do vậy làm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của CBGV và  việc học tập, vui chơi của các em cũng như việc tổ chức các hoạt động giáo dục khác;
- Nguồn kinh phí giao hàng năm hạn hẹp, số lượng CBGV và học sinh đông nên việc động viên cho cán bộ giáo viên, HS chưa đáp ứng đúng yêu cầu.

* Những vấn đề nhà trường cần quan tâm trong năm học: Trong năm học 2018-2019 trường Tiểu học Tráng Liệt phấn đấu nâng cao chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn. đảm bảo duy trì là một trong những trường có chất lượng đứng ở vị trí tốp đầu của huyện và tích cực xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.
    PHẦN II. KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG NĂM HỌC 2018-2019
  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU



1. Mục đích 


- Trang bị cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường những nội dung cơ bản về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các kiến thức về chính trị, kinh tế-xã hội của địa phương…


- Bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghề nghiệp giáo viên tiểu học, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục;


- Nâng cao nhận thức, kĩ năng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong công tác thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019;


- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ quản lý, giáo viên, năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên trong nhà trường.


  2. Yêu cầu 


- Công tác bồi dưỡng được triển khai tới tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường; 


- Nội dung bồi dưỡng thiết thực, cập nhật được các thông tin, kiến thức phù hợp với các đối tượng cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và nhân viên phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy trong nhà trường.

II. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG
1. Khối kiến thức bắt buộc

1.1. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/ năm học/ giáo viên do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện

Nhà trường thực hiện đúng nội dung và thời lượng bồi dưỡng theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương với nội dung cụ thể như sau:


1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá, phương pháp dạy và học; phương pháp sử dụng sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 4 chương trình 4 tiết/tuần.


2. Tập huấn dạy học Tiếng Việt lớp 1công nghệ giáo dục theo như NDCT của năm học 2016-2017 đã triển khai.


3. Bồi dưỡng lý luận chính trị; triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.


4. Tập huấn triển khai trường học kết nối, nâng cao năng lực KTĐG học sinh.


5. Tập huấn kỹ thuật và phần mềm PCGD TH.


6. Tập huấn sử dụng tài liệu dạy học mĩ thuật theo định hướng phát triển năng lực học sinh, đổi mới PPDH, giáo dục KNS cho học sinh.


7. Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học; xây dựng cảnh quan sư phạm trong trường tiểu học.

           8. Tập huấn nâng cao năng lực ra đề theo TT22/2016- BGDDT.


9. Tập huấn nâng cao năng lực về giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật.

10. Đổi mới công tác quản lý trường tiểu học, chuẩn bị cho công tác triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thong mới. 

11. Tập huấn các hoạt động trải nghiệm; HĐGDNGLL, ƯDCNTT...

1.2. Nội dung bồi dưỡng 2: 
30 tiết/ giáo viên/ năm học do Phòng GD&ĐT tổ chức thực hiện

Nhà trường thực hiện đúng nội dung và thời lượng bồi dưỡng theo kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo Bình Giang với nội dung cụ thể như sau:


1. Công tác tham mưu xây dựng cơ sở vật chất giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ II; xây dựng và tổ chức ăn bán trú, xây dựng thư viện thư viện Tiên tiến.

2. Xây dựng cảnh quan sư phạm, trang trí trường lớp theo mô hình trường học Việt Nam mới.

3. Tập huấn về việc đánh giá học sinh và nâng cao năng lực ra đề theo TT 22 của Bộ GD&ĐT.

          4. Đổi mới phương pháp dạy học; áp dụng dạy học phân hóa đối tượng học sinh theo mô hình mới trong các tiết( tăng); nâng cao năng lực giảng dạy và đánh giá học sinh tiểu học.

6. Quy định về hồ sơ nhà trường, hồ sơ giáo viên; xây dựng kế hoạch nhà trường, tổ chuyên môn, đoàn thể trong nhà trường.

7. Tập huấn phần mềm trường học kết nối, phần mềm PCGD-XMC, phần mềm đánh giá học sinh.

8. Các văn kiện, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019.

9. Nâng cao năng lực giảng dạy, đánh giá môn Tiếng Anh, các môn chuyên.

10. Đổi mới nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn.

11. Nâng cao hiệu quả các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; múa hát dân ca; GDKNS; GD bảo vệ môi trường; giáo dục lao động; chăm sóc sức khỏe, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, …

13. Nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện.

14. Giáo dục bơi cho học sinh.

15. Tập huấn hoạt động trải nghiệm; HĐGDNGLL; ƯDCNTT....

2. Khối kiến thức tự chọn
(Nội dung bồi dưỡng 3): 60 tiết/giáo viên/năm hoc;
Căn cứ nội dung bồi dưỡng 3 của chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học Ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khối kiến thức tự chọn gồm 45 module dành cho giáo viên tiểu học, nhà trường chỉ đạo cán bộ, giáo viên rà soát các nội dung đã học, lựa chọn nội dung để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng phù hợp, đảm bảo 60 tiết/giáo viên/năm học (tương đương khoảng 4 modul);

2.1. Tổng hợp các Mô đun giáo viên đăng kí học.
	STT
	Họ và tên
	Các mođun đã đăng kí
	Ghi chú

	1
	Vũ Thị Nguyệt
	
	

	2
	Nguyễn Thị Thoan
	
	

	3
	Vũ Thị Tú
	
	

	4
	Phạm Thị Thảo
	
	

	5
	Phạm Thị Oanh
	
	

	6
	Nguyễn Thị Kim Anh
	
	

	7
	Đặng Thị Tươi
	
	

	8
	Lê Thị Hảo
	
	

	9
	Phạm Thị Thanh Vân
	
	

	10
	Hoàng Thị Mến
	
	

	11
	Vũ Thị Hoa
	
	

	12
	Hoàng Thị Hào
	
	

	13
	Bùi Thị Vân Anh
	
	

	14
	Chu Thị Hòa
	
	

	15
	Vũ Thị Kiều Hoa
	
	

	16
	Trần Thị Vân Anh
	
	

	17
	Nguyễn Thị Ngàn
	
	

	18
	Dương Thị Kim Thêu
	
	

	19
	Vũ Thị Liên
	
	

	20
	Trịnh Thị Xuyến
	
	

	21
	Nguyễn Thị Quyên
	
	

	22
	Trần Thị Lĩnh
	
	

	23
	Phạm Văn Công
	
	

	24
	Trần Thị Thu Hằng
	
	

	25
	Vũ Thị Lãng
	
	

	26
	Nguyễn Thị Oanh
	
	

	27
	Vũ Thị Hòa
	
	


2.2. Nội dung bồi dưỡng của nhà trường hè 2018 và trong năm học 2018-2019
- Các văn kiện, nghị quyết từ các cấp;

- Bồi dưỡng kiến thức về tin học, về ngoại ngữ;

- Đổi mới phương pháp dạy học; áp dụng dạy học phân hóa đối tượng học sinh theo mô hình mới trong các tiết( tăng); Tập làm văn; PPBTNB; Dạy học MT theo PP mới;  nâng cao năng lực giảng dạy và đánh giá học sinh; nâng cao năng lực ra đề KTĐK theo TT22.
- Chuyên đề về  dạy học theo CGD lớp 1, tổ chức các sân chơi trí tuệ cho HS.

- Tập huấn về công tác truyền thông, về  trường học kết nối.

          - Tập huấn nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động trải nghiệm trong trường tiểu học, sử dụng phần mềm CNTT trong quản lí và hoạt động giáo dục học sinh;

          - Tập huấn, áp dụng và nâng cao  việc Ứng dụng CNTT vào giảng dạy.

- Dạy học theo nhóm đối tượng học sinh; bồi dưỡng học sinh có năng khiếu các môn học; dạy học phân hóa, nâng cao chất lượng buổi 2;
- Nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện; giữ vững thư viện Tiên tiến, phấn đấu đạt TVXS trong những năm học tới.
- Chuyên đề tổ chức HĐTN sáng tạo cho học sinh qua các môn học và HĐGD.
          - Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm trong năm học ( 3 hoạt động:
         * Tổ chức “Vui Trung thu” cho HS khối 1,2,3( rằm tháng Tám âm lịch) vào tháng 9/2018.
         * Tổ chức “Mô hình lớp học linh hoạt”  cho HS khối 4 từ tháng 10/2018 đến  tháng 12/2018.

          * Tổ chức “Mô hình trường học gắn với đặc sản, nghề truyền thống của địa phương” cho HS khối 5 từ tháng 11/2018 đến tháng 4/2019.

         Ngoài các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trên, nhà trường chỉ đạo giáo viên  tiếp tục chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm kết hợp với Ban chi Hội CMHS các lớp có điều kiện cho HS của lớp  tham gia vào các hoạt động trải nghiệm khác….
-  Giáo dục bơi cho học sinh từ lớp 3-5 biết bơi.

- Một số module theo nhu cầu cần bồi dưỡng của giáo viên.
Lưu ý:  Khi xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng, cán bộ,  giáo viên cần xác định rõ: Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng; mã modul; tên và nội dung modul; mục tiêu bồi dưỡng; thời gian nghiên cứu lý thuyết, thực hành; thời gian tự học; nguồn tài liệu học tập, nghiên cứu ( các tài liệu học tập nghiên cứu được lưu giữ cùng bản thu hoạch của giáo viên, đánh giá của nhà trường theo mỗi modul).

              III. CHƯƠNG TRINH BỒI DƯỠNG

   - Chương trình bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên tiểu học được hướng dẫn, bổ sung hằng năm của Bộ GD& ĐT.

        Thời lượng thực hiện từng nội dung bồi dưỡng: Mỗi giáo viên thực hiện chương trình bồi dưỡng 120 tiết/năm học.

       - Nội dung bồi dưỡng 1: khoảng 30 tiết/năm học-Bộ GDĐT;

       - Nội dung bồi dưỡng 2: khoảng 30 tiết/năm học-Sở GDĐT;
       - Nội dung bồi dưỡng 3: khoảng 60 tiết/năm học- Nhà trường, Tổ CM thực hiện bồi dưỡng và Giáo viên tự học, tự bồi dưỡng.

       Có thể thay đổi thời lượng bồi dưỡng ở từng nội dung bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, kế hoạch của nhà trường nhưng không thay đổi tổng số thời gian bồi dưỡng của mỗi giáo viên trong năm học ( tối thiểu 120 tiết/năm học).

      Căn cứ nội dung bồi dưỡng 3, giáo viên tự lựa chọn các modun cần bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu cá nhân và quy định của Sở giáo dục và đào tạo về thời lượng thực hiện khối kiến thức này trong từng năm học.

      Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học được thực hiện trong năm học và thời gian bồi dưỡng hè hằng năm phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và của cá nhân giáo viên. 
           VI. HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG

1. Hình thức bồi dưỡng:
- Bồi dưỡng thông qua các lớp bồi dưỡng tập trung của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo và của nhà trường;

- Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu của cán bộ quản lý, giáo viên  và nhân viên có sự hỗ trợ của giáo viên cốt cán;

- Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt tổ khối chuyên môn; Tổ chức Hội thảo, chuyên đề, dự giờ rút kinh nghiệm ở cấp trường và cụm trường;

- Kết hợp bồi dưỡng trong hè và bồi dưỡng trong năm học;

- Tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm với các điển hình tiên tiến ngoài nhà trường;

- Tăng cường bồi dưỡng thường xuyên qua mạng Internet, học trên truyền hình, tự bồi dưỡng theo phương châm học tập suốt đời;

- Chú trọng thực hành, kết hợp các hình thức nghe giảng, thảo luận;

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên thông qua hình thức: báo cáo lý thuyết kết hợp dự giờ trên lớp, dự các hoạt động giáo dục, làm bài kiểm tra chung, kiểm tra chuyên cần,...

2. Phương pháp bồi dưỡng:

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cụ thể trong hè và trong năm học, từng học kỳ, từng tháng;

- Cần cụ thể hóa các nội dung bồi dưỡng:

+  Học tập trung tại trường, thời gian, người báo cáo, người minh hoạ, thực hành;

+ Phần tự học, tự nghiên cứu đối với giáo viên;

+ Thống nhất yêu cầu cần đạt trong mỗi mô đun để giáo viên tự đọc tài liệu, tự bồi dưỡng, chuẩn bị nội dung báo cáo và thảo luận tổ;

+ Thời gian quy định đối với cán bộ, giáo viên cần thiết phải hoàn thành trong mỗi mô đun;

+ Dự kiến thời gian thảo luận, báo cáo kết quả học tập cho cán bộ, giáo viên trong năm học;

- Triển khai kế hoạch bồi dưỡng tới giáo viên, phát huy hình thức tự bồi dưỡng kết hợp với nghe giảng, trao đổi thảo luận...GV và cán bộ quản lý cần được nghiên cứu tài liệu bồi dưỡng trước khi tập huấn bồi dưỡng; 

- Ổn định phân công đội ngũ giáo viên;

- Tiếp tục củng cố và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học có đủ phẩm chất và uy tín, năng lực và trình độ để thực hiện bồi dưỡng cho GV, nhân viên ở các lớp của trường;

- Chuẩn bị đủ tài liệu cho cán bộ giáo viên học tập nghiên cứu;

- Chỉ đạo chuyên môn tổ chức cho cán bộ giáo viên được trao đổi thảo luận thường xuyên trong các buổi sinh hoạt chuyên môn;

- Trong buổi họp chuyên môn hàng tháng, tổ chức đánh giá nhận xét và triển khai nội dung bồi dưỡng cho tháng tiếp theo;

- Tăng cường công tác thực hành, rút kinh nghiệm, chia sẻ cùng đồng nghiệp, kết hợp bồi dưỡng nội dung với bồi dưỡng phương pháp dạy học;

- Chỉ đạo có chất lượng các đợt Hội giảng, Hội thảo, Chuyên đề về đổi mới phương pháp giảng dạy;


- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết hợp các hình thức nghe giảng, thảo luận và thực hành;

- Tích cực hoá hoạt động của người học nhằm phát huy tối đa khả năng học tập của mỗi cá nhân; 

- Thường xuyên nắm bắt tình hình bồi dưỡng của cán bộ giáo viên thông qua tổ khối chuyên môn;


- Tổ chức viết bài thu hoạch sau đợt bồi dưỡng hè, sau mỗi modul và trong năm học;

- Tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm, đánh giá công tác bồi dưỡng CBQL và giáo viên, nhân viên vào cuối học kỳ và cuối năm học;

- Tạo điều kiện cho cán bộ quản lý và giáo viên đi học những lớp trên chuẩn.

V. TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG

- Truy cập khai thác tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên tại đại chỉ:
http://taphuan.moet.gov.vn (mậtkhẩu123456) 

hoặc http://www.mediafire.com/download/8fdxw4zgjb9u94g/TIEUHOC.zip
- Các Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Bộ về triển khai thực hiện nhiệm vụ  năm học 2017-2018;

- Các tài liệu phục vụ đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, các tài liệu liên quan tới quản lý, chỉ đạo chuyên môn của ngành đối với cấp Tiểu học;


- Tài liệu của các lớp tập huấn giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục;


- Các tài liệu liên quan khác như : Giáo dục Tiểu học, Thế giới trong ta, dạy và học ngày nay, ...


- Ngoài ra giáo viên có thể truy cập ở các địa chỉ khác (nếu thuận tiện, hiệu quả và phù hợp).
                                                                    Tráng Liệt, ngày 08 tháng 7 năm 2018
	Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Bình Giang (để báo cáo);

- Các tổ chuyên môn (để thực hiện);

- Website: bg-thtrangliet1.haiduong.edu.vn;

- Lưu VT.
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